HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO TIẾN SỸ

DANH MỤC

	TT
	CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SỸ
	MÃ NGÀNH

	1
	Kỹ thuật đầu máy xe lửa, toa xe
	62.52.11.01

	2
	Khai thác bảo trì đầu máy xe lửa, toa xe
	60.52.44.01

	3
	Kỹ thuật ôtô, máy kéo
	60.52.35.01

	4
	Khai thác bảo trì ôtô, máy kéo
	60.52.46.01

	5
	Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng, nâng chuyển
	60.52.10.01

	6
	Khai thác bảo trì thiết bị xây dựng, nâng chuyển
	62.52.45.01

	7
	Xây dựng đường ôtô và đường thành phố
	60.58.30.01

	8
	Xây dựng đường sắt
	60.58.35.01

	9
	Xây dựng cầu hầm
	60.58.25.01

	10
	Xây dựng công trình đặc biệt
	62.58.50.05

	11
	Địa kỹ thuật xây dựng
	60.58.60.01

	12
	Cơ học vật thể rắn
	60.44.21.01

	13
	Cơ học kỹ thuật
	65.52.02.01

	14
	Kinh tế xây dựng
	62.31.08.01

	15
	Tổ chức và quản lý vận tải 
	62.84.10.01

	16
	Khai thác vận tải
	62.84.05.01


1. Kỹ thuật đầu máy xe lửa, toa xe (62.52.11.01)
	TT
	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận (NCS)
	Họ tên, học vị, chức danh người hướng dẫn NCS
	Số lượng NCS có thể nhận

	1
	- Độ tin cậy và chẩn đoán kỹ thuật đầu máy

- Đánh giá độ bền, độ bền mỏi
	GS- TS. Đỗ Đức Tuấn
	01-02 NCS của một khóa

	2


	Động lực học và sức kéo đoàn tầu
	PGS- TS. Nguyễn Văn Chuyên
	01-02 NCS của một khóa

	3


	Hãm đoàn tầu và bảo dưỡng sửa chữa toa xe
	PGS- TS. Vũ Duy Lộc
	01-02 NCS của một khóa

	4
	Kết cấu tính toán toa xe và động lực học đoàn tầu
	PGS.TS. Lê Văn Doanh
	01-02 NCS của một khóa

	5
	Truyền động, điều khiển và chẩn đoán kỹ thuật đầu máy
	PGS.TS. Đỗ Việt Dũng
	01-02 NCS của một khóa

	6
	Động lực học đoàn tầu
	GS.TSKH. Lã Ngọc Khuê
	01-02 NCS của một khóa

	7
	Sức kéo đoàn tầu
	PGS.TSKH. Lại Ngọc Đường
	01-02 NCS của một khóa

	8
	Kết cấu tính toán và độ tin cậy toa xe
	PGS.TS Lê Văn Học
	01-02 NCS của một khóa

	9
	Kết cấu tính toán và Động lực học ĐMTX
	TS. Nguyễn Hữu Dũng
	01-02 NCS của một khóa

	10
	Động lực học
	TS. Phạm Trường Thắng
	01-02 NCS của một khóa


2. Khai thác bảo trì đầu máy xe lửa, toa xe (60.52.44.01)
	TT
	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận (NCS)
	Họ tên, học vị, chức danh người hướng dẫn NCS
	Số lượng NCS có thể nhận

	1
	- Độ tin cậy và chẩn đoán kỹ thuật đầu máy

- Đánh giá độ bền, độ bền mỏi
	GS- TS. Đỗ Đức Tuấn
	01-02 NCS của một khóa

	2
	Động lực học và sức kéo đoàn tầu
	PGS- TS. Nguyễn Văn Chuyên
	01-02 NCS của một khóa

	3


	Hãm đoàn tầu và bảo dưỡng sửa chữa toa xe
	PGS- TS. Vũ Duy Lộc
	01-02 NCS của một khóa

	4
	Kết cấu tính toán toa xe và động lực học đoàn tầu
	PGS.TS. Lê Văn Doanh
	01-02 NCS của một khóa

	5
	Truyền động, điều khiển và chẩn đoán kỹ thuật đầu máy
	PGS.TS. Đỗ Việt Dũng
	01-02 NCS của một khóa

	6
	Động lực học đoàn tầu
	GS.TSKH. Lã Ngọc Khuê
	01-02 NCS của một khóa

	7
	Sức kéo đoàn tầu
	PGS.TSKH. Lại Ngọc Đường
	01-02 NCS của một khóa

	8
	Kết cấu tính toán và độ tin cậy toa xe
	PGS.TS Lê Văn Học
	01-02 NCS của một khóa

	9
	Kết cấu tính toán và Động lực học ĐMTX
	TS. Nguyễn Hữu Dũng
	01-02 NCS của một khóa

	10
	Động lực học
	TS. Phạm Trường Thắng
	01-02 NCS của một khóa


3. Kỹ thuật ôtô, máy kéo (60.52.35.01)
	TT
	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận (NCS)
	Họ tên, học vị, chức danh người hướng dẫn NCS
	Số lượng NCS có thể nhận

	1
	Động lực học Ô tô- Máy kéo và các tổng thành
	1. PGS-TS. Cao Trọng Hiền

2. PGS-TS. Nguyễn Văn Bang

3. GS-TSKH

Phạm Văn  Lang

4.PGS-TS. Ng. Đức Tuấn

5.PGS-TS. Đào Mạnh Hùng

6. PGS-TS. Nguyễn Duy Tiến

7. TS. Nguyễn ĐứcToàn

8.TS. Nguyễn Tuấn Anh

9. TS. Lê Hoài Đức

10. TS. Khương Kim  Tạo

11. TS. Chu Mạnh Hùng

12. TS Tô Đức Long
	05 - 10 NCS của mỗi khóa

	2
	Thiết kế chế tạo Ô tô – Máy kéo
	
	

	3
	Khai thác bảo trì Ô tô- Máy kéo
	
	

	4
	An toàn giao thông đường bộ
	
	

	5
	Ô tô- Máy kéo và Môi trường
	
	

	6
	Nghiên cứu sử dụng năng lượng, vật liệu mới trong Ô tô- Máy kéo
	
	


4. Khai thác bảo trì ôtô, máy kéo (60.52.46.01)
	TT
	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận (NCS)
	Họ tên, học vị, chức danh người hướng dẫn NCS
	Số lượng NCS có thể nhận

	1
	Động lực học Ô tô- Máy kéo và các tổng thành
	1. PGS-TS. Cao Trọng Hiền

2. PGS-TS. Nguyễn Văn Bang

3. GS-TSKH

Phạm Văn  Lang

4.PGS-TS. Ng. Đức Tuấn

5.PGS-TS. Đào Mạnh Hùng

6. PGS-TS. Nguyễn Duy Tiến

7. TS. Nguyễn ĐứcToàn

8.TS. Nguyễn Tuấn Anh

9. TS. Lê Hoài Đức

10. TS. Khương Kim  Tạo

11. TS. Chu Mạnh Hùng

12. TS Tô Đức Long
	05 - 10 NCS của mỗi khóa

	2
	Thiết kế chế tạo Ô tô – Máy kéo
	
	

	3
	Khai thác bảo trì Ô tô- Máy kéo
	
	

	4
	An toàn giao thông đường bộ
	
	

	5
	Ô tô- Máy kéo và Môi trường
	
	

	6
	Nghiên cứu sử dụng năng lượng, vật liệu mới trong Ô tô- Máy kéo
	
	


5. Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng, nâng chuyển (60.52.10.01)
	TT
	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận (NCS)
	Họ tên, học vị, chức danh người hướng dẫn NCS
	Số lượng NCS có thể nhận

	1
	Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý máy xây dựng - xếp dỡ theo hình thức tập trung
	1. PGS-TS. Vũ Thế Lộc

2. PGS-TS. Nguyễn Văn Hợp

3. GS-TSKH Nguyễn Văn Lang

4.PGS-TS. Ng. Đăng Điệm

5.PGS-TS.Trần Quang Quý

6. PGS-TS. Nguyễn Văn Vịnh

7. PGS-TS. Nguyễn Bính

8. TS. Thái Hà Phi

9. TS. Nguyễn Xuân Khang

10. TS. Lê Quý Thủy
	05 - 10 NCS của mỗi khóa

	2
	Nghiên cứu xác định hiệu quả sử dụng máy xây dựng - xếp dỡ bằng việc áp dụng hình thức sửa chữa theo phương pháp thay thế cụm tổng thành
	
	

	3
	Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các chỉ tiêu tối ưu hóa xây dựng cơ sở định hình phục vụ kỹ thuật máy xây dựng trong điều kiện Việt Nam
	
	

	4
	Nghiên cứu xác định các thông số khai thác hợp lý của máy xây dựng - xếp dỡ trong điều kiện sử dụng ở Việt Nam nhằm nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ của máy
	
	

	5
	Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý cho máy lắp đặt đường sắt Việt Nam
	
	

	6
	Nghiên cứu xác định lực cản khi san gạt đá ba lát và tính toán các thông số bộ công tác của máy định hình đá ba lát trên đường sắt Việt Nam 
	
	

	7
	Nghiên cứu quá trình cắt đất (trong lỗ khoan) bằng đầu khoan hở có răng tạo lỗ khoan cọc nhồi
	
	

	8


	Nghiên cứu xác định độ tin cậy và tuổi thọ của máy đào truyền động thủy lực trong điều kiện khai thác ở Việt Nam
	
	

	9
	Nghiên cứu động lực học máy nâng - vận chuyển 
	
	

	10
	Nghiên cứu động lực học máy làm đất
	
	

	11


	Nghiên cứu động lực học của máy và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng
	
	

	12


	Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của máy xây dựng - xếp dỡ trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật mô phỏng
	
	

	13
	Nghiên cứu xác định các thông số khai thác hợp lý của các máy xây dựng trong điều kiện thi công ở Việt Nam
	
	

	14


	Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khai thác đến tuổi thọ và độ bền của các máy xây dựng thi công trong điều kiện Việt Nam
	
	

	15
	Nghiên cứu các giải pháp hợp lý về tổ chức quản lý và khai thác kỹ thuật nhằm đảm bảo độ tin cậy của máy xây dựng trong quá trình khai thác ở Việt Nam
	
	

	16
	Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định mức độ cơ giới hóa hợp lý cho các dạng công việc đặc thù trong ngành GTVT như: cụm cảng hàng không, nạo vét hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị...
	
	


6. Khai thác bảo trì thiết bị xây dựng, nâng chuyển (62.52.45.01)
	TT
	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận (NCS)
	Họ tên, học vị, chức danh người hướng dẫn NCS
	Số lượng NCS có thể nhận

	1
	Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý máy xây dựng - xếp dỡ theo hình thức tập trung
	1. PGS-TS. Vũ Thế Lộc

2. PGS-TS. Nguyễn Văn Hợp

3. GS-TSKH Nguyễn Văn Lang

4.PGS-TS. Ng. Đăng Điệm

5.PGS-TS.Trần Quang Quý

6. PGS-TS. Nguyễn Văn Vịnh

7. PGS-TS. Nguyễn Bính

8. TS. Thái Hà Phi

9. TS. Nguyễn Xuân Khang

10. TS. Lê Quý Thủy
	05 - 10 NCS mỗi khóa

	2
	Nghiên cứu xác định hiệu quả sử dụng máy xây dựng - xếp dỡ bằng việc áp dụng hình thức sửa chữa theo phương pháp thay thế cụm - tổng thành
	
	

	3
	Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các chỉ tiêu tối ưu hóa xây dựng cơ sở định hình phục vụ kỹ thuật máy xây dựng trong điều kiện Việt Nam.
	
	

	4
	Nghiên cứu xác định các thông số khai thác hợp lý của máy xây dựng - xếp dỡ trong điều kiện sử dụng ở Việt Nam nhằm nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ của máy
	
	

	5


	Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý cho máy lắp đặt đường sắt Việt Nam
	
	

	6
	Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật các dây chuyền máy thi công đường sắt và khả năng áp dụng ở Việt Nam
	
	

	7


	Nghiên cứu xác định độ tin cậy và tuổi thọ của máy đào truyền động thủy lực trong điều kiện khai thác ở Việt Nam
	
	

	8


	Nghiên cứu xác định các thông số làm việc hợp lý của máy xây dựng-xếp dỡ  trên cơ sở  thực nghiệm
	
	

	9
	Nghiên cứu xác định các thông số khai thác hợp lý của các máy xây dựng trong điều kiện thi công ở Việt Nam
	
	

	10
	Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khai thác đến tuổi thọ và độ bền của các máy xây dựng thi công trong điều kiện Việt Nam.
	
	

	11
	Nghiên cứu các giải pháp hợp lý về tổ chức quản lý và khai thác kỹ thuật nhằm đảm bảo độ tin cậy của máy xây dựng trong quá trình khai thác ở Việt Nam.
	
	

	12
	Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định mức độ cơ giới hoá hợp lý cho các dạng công việc đặc thù trong ngành GTVT như: cụm cảng hàng không, nạo vét hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị
	
	


7. Xây dựng đường ôtô và đường thành phố (60.58.30.01)
	TT
	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận (NCS)
	Họ tên, học vị, chức danh người hướng dẫn NCS
	Số lượng NCS có thể nhận

	1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

12

13
	Thiết kế đường ô tô, đường thành phố

Tổ chức giao thông đô thị

An toàn giao thông đường bộ

Thiết kế, xây dựng nền đường

Thiết kế và công nghệ xây dựng mặt đường

Vật liệu và và vật liệu tái chế trong xây dựng đường.

Thiết kế xây dựng các công trình thoát nước

Tổ chức quản lý xây dựng đường

Quản lý khai thác  mạng lưới đường ôtô đường thành phố 

Khai thác và đánh giá chất lượng đường

Quy hoạch và thiết kế giao thông tĩnh

Hệ thống giao thông thông minh
	PGS.TS. Nguyễn Quang Toản

PGS.TS. Bùi Xuân Cậy

PGS.TS. Phạm Huy Khang

PGS.TS. Trần Tuấn Hiệp

PGS.TS. Nguyễn Huy Thập

PGS.TS. Trần Đình Nghiên

GS.TS. Phạm Duy Hữu

TS. Lã Văn Chăm

TS. Trân Thị Kim Đăng

TS. Nguyễn Văn Hùng

TS. Lê Văn Bách

GS.TSKH . Nguyễn Xuân Trục

GS.TS. Vũ Đình Phụng

PGS.Ts. Trần Đắc Sử 

PGS.TS. Vũ Đức Chính

PGS.TS.Nguyễn Hữu Trí

TS. Mai Anh Tuấn

TS. Trân Danh Lợi

TS. Vũ Hữu Thành

TS.Trịnh Đình Toán

TS. Vũ Đức Sỹ

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

TS. Mai Hải Đăng

TS. Tô Nam Toàn

TS. Nguyễn Đức Hạnh
	1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


8. Xây dựng đường sắt (60.58.35.01)
	TT
	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận (NCS)
	Họ tên, học vị, chức danh người hướng dẫn NCS
	Số lượng NCS có thể nhận

	1
	Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính toán ổn định nền đường sắt
	PGS.TS. Nguyến Thanh Tùng


	2

	2
	Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển vật liệu mới, kết cấu mới trong xây dựng đường sắt
	PGS.TS. Nguyến Thanh Tùng

TS. Lê Công Thành

TS. Đào Trọng Chương

TS. Nguyễn D­¬ng Nam
	3

	3
	Hoàn thiên phương pháp thiết kế đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc
	PGS. TS. Phạm Văn Ký

TS. Lê Hải Hà

TS. Đỗ Việt Hải

TS. Lê Công Thành
	1

	4
	Hoàn thiện các phương pháp tính toán thiết kế công trình nhân tạo trên đường sắt
	TS. Lê Hải Hà

PGS.TS. Phạm Văn Ký

TS. Đỗ Việt Hải
	1

	5
	Nghiên cứu hoàn thiện các phương pháp tính toán, hợp lý việc sử dụng sức kéo đầu máy điện, đầu máy diezen trong khai thác đường sắt quốc gia, đô thị, cao tốc.
	PGS. TS. Phạm Văn Ký

TS. Lê Hải Hà

TS. Đỗ Việt Hải
	1

	6
	Nghiên cứu hợp lý quá trình tổ chức xây dựng đường sắt trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên
	TS. Lê Công Thành


	1

	7
	Nghiên cứu đảm bảo an toàn giao thông đường sắt
	TS. Lê Hải Hà


	1

	8
	Nghiên cứu ứng dụng hợp lý công nghệ hiện đại trong xây dựng đường sắt quốc gia, đô thị, cao tốc.
	PGS. TS. Phạm Văn Ký

TS. Lê Công Thành


	1

	9
	Nghiên cứu hợp lý hóa và hiện đại hóa công nghệ duy tu bảo dưỡng, sửa chữa đường sắt
	PGS.TS. Nguyến Thanh Tùng

TS. Lê Công Thành
	3

	10
	Nghiên cứu thoàn thiện cơ cấu quản lý, kế hoạch hóa quá trình duy tu bảo dưỡng đường sắt
	PGS.TS. Nguyến Thanh Tùng
	3

	11
	Ứng dụng lý thuyết tối ưu và tự động hóa trong xây dựng đường sắt 
	TS. Đỗ Việt Hải
	1

	12
	Nghiên cứu ổn định đường ray hàn dài trên đường sắt đô thị và đường sắt cao tốc  
	TS. Nguyễn Dương Nam
	1

	13
	 Nghiên cứu chế tạo ghi trên đường sắt cận cao tốc và cao tốc
	TS. Đào Trọng Chương
	1

	14
	Nghiên cứu thiết kế tối ưu trắc dọc đường sắt cao tốc 
	PGS. TS. Phạm Văn Ký
	1

	15
	Nghiên cứu tính toán kết cấu đường sắt không đá bằng phương pháp phần tử hữu hạn
	PGS. TS. Phạm Văn Ký
	1

	16
	Nghiên cứu chọn thông số kỹ thuật cơ bản của công trình kết nối đường sắt đô thị với đường sắt quốc gia
	PGS. TS. Phạm Văn Ký 
TS. Đỗ Việt Hải
	1

	17
	Nghiên cứu lựa chọn thông số kỹ thuật cơ bản của đường đường sắt cao tốc 
	PGS. TS. Phạm Văn Ký 
TS. Đỗ Việt Hải
	1

	18
	Nghiên cứu kỹ thuật sửa chữa đường sắt cao tốc và cận cao tốc
	PGS. TS. Phạm Văn Ký 
TS. Lê Công Thành
	1

	19
	Nghiên cứu lựa chọn dây chuyền thi công hợp lý trên đường sắt đô thị và đường sắt cao tốc 
	PGS. TS. Phạm Văn Ký 
TS. Lê Công Thành
	1


9. Xây dựng cầu hầm (60.58.25.01)
	TT
	Lĩnh vực nghiên cứu, hướng đề tài
	Định hướng chọn

	I
	Lĩnh vực phân tích, tính toán thiết kế các kết cấu công trình cầu, hầm
	

	1.1
	ứng dụng, xây dựng các mô hình tính toán thiết kế kết cấu cầu, hầm chịu tác động của các dạng tải trọng tĩnh; hoạt tải tàu/xe, gió, động đất, dòng chảy và xói…
	

	1.2
	ứng dụng các (giải pháp) kết cấu mới, hiện đại trong xây dựng cầu, đường hầm và công trình ngầm (kết cấu nhịp, mố, trụ, nền móng, đường dẫn và tường chắn)
	

	1.3
	ứng dụng vật liệu - công nghệ vật liệu mới cho kết cấu cầu hầm: bêtông tính năng cao (HPC); thép chất lượng cao (HPS); bêtông Polyme.
	

	1.4
	Các hệ thống kết cấu hỗn hợp: Giải pháp kết cấu, ứng xử tải trọng; phân tích thiết kế, công nghệ xây dựng.
	

	1.5
	Phân tích tính toán (so sánh, bình luận) kết cấu cầu thép; cầu bêtông cốt thép và bêtông DƯL, kết cấu mố trụ; kết cấu nền móng và các kết cấu khác với tiêu chuẩn mới LRFD (22TCN272-05)
	

	1.6
	Nghiên cứu phương pháp tính toán kết cấu cầu cong trong giai đoạn làm việc.
	

	1.7
	Nghiên cứu xác nhận, định chuẩn các hệ số tải trọng, sức kháng trong điều kiện vận dụng ở Việt Nam.
	

	1.8
	Các vấn đề quy hoạch, giải pháp kết cấu cho công trình ngầm, đường hầm, đô thị.
	

	1.9
	Nghiên cứu phân tích ứng xử và tính toán thiết kế cầu chịu mỏi, chịu động đất, chịu lực va xô, chịu gió.
	

	1.10
	Các ứng xử động học của kết cấu công trình cầu, các thiết bị giảm chấn.
	

	II
	Lĩnh vực công nghệ xây dựng - quản lý xây dựng công trình cầu hầm
	

	2.1
	Xây dựng, đánh giá các công trình chuyên dụng trong xây dựng cầu: Chế tạo, lắp ráp, vận chuyển và lắp ghép/đặt, công nghệ đà giáo treo, đẩy, công nghệ hàn.
	

	2.2
	Phân tích đánh giá sự cố công trình (chính, tạm, phụ nợ) trong quá trình xây dựng
	

	2.3
	Quản lý rủi ro kỹ thuật trong xây dựng công trình cầu hầm
	

	3.4
	Các vấn đề liên quan tới phân tích, so sánh và truyển chọn công nghệ xây dựng
	

	III.
	Lĩnh vực quản lý khai thác, theo dõi và kiểm tra đánh giá kết cấu công trình
	

	3.1
	Phân tích các sự cố dịch chuyển, mất ổn định mố trụ cầu do các nguyên nhân khác nhau và các giải pháp khắc phục.
	

	3.2
	Các phương pháp, kỹ thuật kiẻm tra trực tiếp, kiểm tra với thiết bị chuyên dùng phục vụ cho đánh giá công trình.
	

	3.3
	ứng dụng các thí nghiệm không phá huỷ với việc đánh giá công trình cầu hầm.
	

	3.4
	Thử tải công trình (với tác động tĩnh; với hoạt tải thử nghiệm) và ứng dụng kiểm định đánh giá công trình.
	

	3.5
	Nghiên cứu các thiết bị và phương pháp theo dõi (kiểm soát) sự làm việc của kết cấu công trình, phân tích và sử dụng các số liệu.
	

	3.6
	Đánh giá kết cấu đang khai thác (nhịp, mố trụ, nền móng theo triết lý LRFD; LRFR).
	

	3.7
	Phân tích, đánh giá và các giải pháp khắc phục các sự cố công trình hư hỏng… trong quá trình khai thác.
	

	3.8
	Đánh giá tác động của ăn mòn gỉ… tới chất lượng, tuổi thọ, chi phí vòng đời của kết cấu công trình.
	

	3.9
	Vấn đề kiểm soát, đánh giá và hạn chế tải trọng xe quá tải trên công trình.
	

	3.10
	Vấn đề quản lý và thủ tục cấp phép lưu hành xe quá tải lưu thông trên cầu; trên đoạn tuyến
	

	3.11
	Các kỹ thuật chẩn đoán kết cấu cầu và ứng dụng cho kết cấu công trình cụ thể
	

	3.12
	Dự bảo tuổi thọ và năng lực chịu tải của kết cấu công trình.
	

	IV.
	Lĩnh vực sửa chữa, khôi phục và tăng cường kết cấu cầu, hầm
	

	4.1
	Phân tích tình trạng, nguyên nhân hư hỏng của kết cấu công trình trong những điều kiện khai thác đặc trưng và các giải pháp, công nghệ sửa chữa, khắc phục.
	

	4.2
	ứng dụng vật liệu (vữa, bê tông) Polyme, tâm Polyme cốt sợi trong sửa chữa và tăng cường cầu bêtông cốt thép, bêtông DƯL, cầu thép.
	

	4.3
	Công nghệ SƯL ngoài và ứng dụng trong sửa chữa, tăng cường
	

	4.4
	Các giải pháp tăng cường nền móng công trình
	

	4.5
	Các mô hình phân tích, tính toán kết cấu được tăng cường
	


10. Xây dựng công trình đặc biệt (62.58.50.05)
	TT
	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận (NCS)
	Họ tên, học vị, chức danh người hướng dẫn NCS
	Số lượng NCS có thể nhận

	1
	Các vật liệu đặc biệt và ứng dụng của chúng trong xây dựng : bê tông tính năng cao, thép tính năng cao, thép chịu thời tiết, bê tông cốt sợi, vật liệu polymer pha sợi carbon và sợi thủy tinh,v.v...
	Nguyễn Viết Trung

Phạm Duy Hữu

Hoàng Hà

Nguyễn Ngọc Long

Nguyễn Minh Nghĩa

Trần Đức Nhiệm

Phạm Huy Khang

Bùi Xuân Cậy

Nguyễn Sỹ Ngọc

Nguyễn Quang Toản

Lê Quanh Hanh

Đào Duy Lâm

Ngô Ngọc Sơn

Nguyễn Duy Tiến

Bùi Tiến Thành

Vũ Đức Sỹ

Lương Xuân Bính

Ngô Đăng Quang

Phạm Hòang Kiên

Nguyễn Xuân Huy

Đỗ Văn Bình

Nguyễn Đức Hạnh
	Mỗi năm trung bình 

2 

NCS

	2
	Các kết cấu đặc biệt và ứng dụng của chúng trong xây dựng : các kết cấu hệ dây và hệ kết hợp, kết cấu bơm hơi, kết cấu màng mỏng, kết cấu thép ống không gian, kết cấu composit,v.v...
	
	

	3
	Các công nghệ xây dựng đặc biệt và ứng dụng của chúng trong xây dựng : công nghệ thi công hẫng, công nghệ thi công trong nước ngập sâu, công nghệ xây dựng hầm đặc biệt, công nghệ top-down, công nghệ nổ phá cắt,v.v...
	
	

	4
	Các kết cấu chịu tải trọng đặc biệt và ứng dụng của chúng trong xây dựng : tải trọng tai biến, tải trọng thiên nhiên khắc nghiệt, thảm họa thiên tai và nhân tai, tải trọng quân sự,v.v...
	
	


11. Địa kỹ thuật xây dựng (60.58.60.01)
12. Cơ học vật thể rắn (60.44.21.01)
	TT
	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu

hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận (NCS)
	Họ tên, học vị, chức danh người hướng dẫn NCS
	Số lượng NCS có thể nhận

	1
	Phương pháp ma trận chuyển tiếp tính kết cấu thanh thành mỏng
	GS.TS. Vũ Đình Lai
	05 - 10 NCS của mỗi khóa

	2
	Tính toán kết cấu tấm và vỏ
	PGS.TS. Nguyễn Xuân Lựu
	

	3
	Ổn định và động lực học công trình
	PGS.TS. Trần Quang Vinh
	

	4
	Phương pháp tính toán thiết kế các công trình cầu lớn
	PGS.TS. Trần Đức Nhiệm
	

	5
	Nghiên cứu tính toán kết cấu tông cốt sợi
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc 
Long
	

	6
	Nghiên cứu dao dộng kết cấu công trình
	PGS.TS. Hoàng Hà
	

	7
	Tính toán kết cấu tấm composit
	TS. Phạm Thị Toan
	

	8
	Nghiên cứu mô phỏng úng xử của kết cấu bê tông cốt thép
	TS. Ngô Đăng Quang 
	

	9
	Ổn định kết cấu thanh thành mỏng
	TS. Đỗ Văn Bình
	

	10
	Nghiên cứu ứng xử của kết cấu có liên kết dị hướng
	TS. Lương Xuân Bính
	

	11
	Nghiên cứu ứng xử của kết cấu bê tông liên hợp với các vật liệu khác
	TS. Tô Giang Lam


	

	12
	Nghiên cứu khí động lực học cầu treo dây văng
	TS. Phạm Hoàng Kiên
	

	13
	Nghiên cứu úng xử kết cấu composit
	TS. Vũ Anh Thắng
	

	14
	Nghiên cứu ứng xử kết cấu công trình dưới tác dụng của tải trọng động đất
	TS. Nguyễn Xuân Huy
	


13. Cơ học kỹ thuật (65.52.02.01)
	TT
	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu

hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận (NCS)
	Họ tên, học vị, chức danh người hướng dẫn NCS
	Số lượng NCS có thể nhận

	1
	Phương pháp ma trận chuyển tiếp tính kết cấu thanh thành mỏng
	GS.TS. Vũ Đình Lai
	05 - 10 NCS của mỗi khóa

	2
	Phương pháp tính toán các công trình đặc biệt
	GS.TS. Nguyễn Viết Trung
	

	3
	Bê tông tính năng cao
	GS. TS Phạm Duy Hữu
	

	4
	Tính toán kết cấu tấm và vỏ
	PGS.TS. Nguyễn Xuân Lựu
	

	5
	Ổn định và động lực học công trình
	PGS.TS. Trần Quang Vinh
	

	6
	Nghiên cứu độ bền khai thác và tuổi thọ công trình 
	PGS.TS. Lê Đắc Chỉnh
	

	7
	Xói lở kết cấu công trình
	PGS.TS. Trần Đình Nghiên
	

	8
	Phương pháp tính toán thiết kế các công trình cầu lớn
	PGS.TS. Trần Đức Nhiệm
	

	9
	Nghiên cứu tính toán kết cấu tông cốt sợi
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc 
Long
	

	10
	Nghiên cứu dao dộng kết cấu công trình
	PGS.TS. Hoàng Hà
	

	11
	Tính toán kết cấu tấm composit
	TS. Phạm Thị Toan
	

	12
	Nghiên cứu mô phỏng úng xử của kết cấu bê tông cốt thép
	TS. Ngô Đăng Quang 
	

	13
	Ổn định kết cấu thanh thành mỏng
	TS. Đỗ Văn Bình
	

	14
	Nghiên cứu ứng xử của kết cấu có liên kết dị hướng
	TS. Lương Xuân Bính
	

	15
	Nghiên cứu ứng xử của kết cấu bê tông liên hợp với các vật liệu khác
	TS. Tô Giang Lam


	

	16
	Nghiên cứu khí động lực học cầu treo dây văng
	TS. Phạm Hoàng Kiên
	

	17
	Nghiên cứu úng xử kết cấu composit
	TS. Vũ Anh Thắng
	

	18
	Nghiên cứu ứng xử kết cấu công trình dưới tác dụng của tải trọng động đất
	TS. Nguyễn Xuân Huy
	


14. Kinh tế xây dựng (62.31.08.01)
	TT
	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu 

hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận (NCS)
	Họ tên, học vị, chức danh người hướng dẫn NCS
	Số lượng NCS có thể nhận

	1
	Quản lý phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải:

- Quy hoạch, chiến lược phát triển hệ thống GTVT khu vực, mạng lưới giao thông liên hợp.

- Mô hình, cấu trúc hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật GTVT.

- Thị trường bất động sản và định giá cơ sở hạ tầng kỹ thuật, huy động vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật GTVT.
	1) Người hướng dẫn thuộc cơ sở đào tạo: 

- GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh

- GS.TSKH. Nguyễn Hữu Hà

- PGS.TS. Đặng Thị Xuân Mai

- PGS.TS. Từ Sỹ Sùa

- TS. Nguyễn Quỳnh Sang

- PGS.TS. Bùi Ngọc Toàn

- PGS.TS. Phạm Văn Vạng 

2) Người hướng dẫn được mời từ các cơ quan khác:

    Nhà trường tiếp tục mời các nhà khoa học đã từng cộng tác với nhà trường từ nhiều năm nay ở các trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế quốc dân, các trường đại học và các cơ quan khoa học khác,…

    Tuỳ theo nhu cầu đào tạo nhà trường sẽ mời các nhà khoa học khác tham gia hướng dẫn.
	Mỗi người hướng dẫn có thể nhận hướng dẫn từ 3 đến 5 NCS như qui định tại điều 25 của qui chế đào tạo trình độ tiến sỹ (10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 7/5/2009)

	2
	Quản lý đầu tư xây dựng và khai thác công trình:

-  Quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng và khai thác công trình (mô hình hệ thống, thể chế, công cụ quản lý …)

- Quản lý và đánh giá hiệu quả các hoạt động đầu tư và XDGT: hoạt động đầu tư, dự án đầu tư, tư vấn, đấu thầu, thực hiện dự án,…

- Quản lý các hoạt động khai thác và bảo trì công trình; an toàn giao thông, tổ chức giao thông.

- Quản lý hợp đồng, chất lượng, giá, rủi ro trong đầu tư xây dựng.
	
	

	3
	Quản lý doanh nghiệp xây dựng:

- Quản lý sản xuất;

- Chiến lược phát triển; năng lực cạnh tranh.

- Quản lý các nguồn lực trong doanh nghiệp (nhân lực, tài sản, vốn,…)

- Hiệu quả SXKD của doanh nghiệp. 
	
	


15. Tổ chức và quản lý vận tải (62.84.10.01)
	TT
	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu 

hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận (NCS)
	Họ tên, học vị, chức danh người hướng dẫn NCS
	Số lượng NCS có thể nhận

	Vận tải và kinh tế sắt

	1
	Tổ chức và quản lý vận tải và hệ thống vận tải. 
	GS.TSKH. Nguyễn Hữu Hà

TS. Nguyễn Đức Trùy

TS. Nguyễn Việt Yên

TS. Trịnh Văn Chính

PGS. TSKH. Lê Đức Hảo

TS. Hồ Đức

PGS.TS. Phạm Công Hà

PGS.TS. Lê Quân 

TS. Nguyễn Ngọc Chướng

TS. Nguyễn Đăng Minh 

TS. Cao Minh Trường

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

TS. Vương Đình Khánh

TS. Nguyễn Trọng Khánh

TS. Trần Ngọc Minh


	4(6 NCS của cùng một khoá

	2
	Quản lý Nhà nước về vận tải hàng hoá, hành khách công cộng. 
	
	

	3
	Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải 
	
	

	4
	Quản lý các lĩnh vực và các yếu tố: nhân sự, định giá, cạnh tranh, rủi ro, chất lượng dịch vụ vận tải, vốn, chi phí và khai thác, trợ giá cho vận tải hành khách công cộng thành phố .... 
	
	

	5
	Đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải theo hướng gắn với thị trường.
	
	

	6
	 - Tổ chức quản lý doanh nghiệp vận tải.

- Hoàn thiện thể chế về hoạt động và khai thác, đầu tư vận tải.
	
	

	7


	- Lập và quản lý các dự án đầu tư.

- Quản lý rủi ro dự án .

- Quản trị tài chính doanh nghiệp.

- Marketing vận tải
	
	

	VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VÀ THÀNH PHỐ

	1
	Quản lý phát triển hệ thống giao thông vận tải:

- Quy hoạch, chiến lược phát triển hệ thống GTVT.

- Phát triển mạng lưới GTVT.

- Mô hình, cấu trúc hệ thống quản lý GTVT và GTVT đô thị.

- Cơ chế quản lý, mô hình PPP… hình thức BOT, BT…

- Khai thác và bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật GTVT.

- Huy động vốn cho xây dựng và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật GTVT.
	1) Người hướng dẫn thuộc cơ sở đào tạo:

- GS.TSKH. Nguyễn Hữu Hà

- GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh

- PGS.TS. Từ Sỹ Sùa

- PGS.TS. Nguyễn Văn Thụ

- TS. Nguyễn Thị Thực

- TS. Nguyễn Thanh Chương

- TS. Nguyễn Thị Phương

- PGS.TS. Vũ Trọng Tích

- PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái

- TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- TS. Cao Minh Trường

- PGS.TS. Lê Quân

- TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

2) Người hướng dẫn được mời từ các cơ quan khác:
 Nhà trường tiếp tục mời các nhà khoa học đã từng cộng tác với nhà trường từ nhiều năm nay ở các trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế quốc dân, các cơ quan khoa học khác,…

Tùy theo nhu cầu đào tạo của nhà trường sẽ mời các nhà khoa học khác tham gia hướng dẫn
	Mỗi người hướng dẫn có thể nhận hướng dẫn từ 3 đến 5 NCS như qui định tại điều 25 của qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ (10/2009/TT – BGD&ĐT ngày 7/5/2009)



	2
	Quản lý đầu tư và khai thác vận tải:

- Quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng và khai thác vận tải (mô hình hệ thống, thể chế, công cụ quản lý…)

- Quản lý các hoạt động khai thác và bảo trì.

- Quản lý các hoạt động đầu tư và hoạt động tư vấn, hoạt động đấu thầu,…

- An toàn giao thông, tổ chức giao thông.

- Quản lý hợp đồng khai thác.

- Marketing trong vận tải.

- Định giá và quản lý giá trong vận tải.
	
	

	3
	Dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng GTVT:
- Hiệu quả đầu tư trong GTVT.

- Lập, thẩm định, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng trong vận tải.

- Quản lý thực hiện dự án: các nguồn lực, chi phí, tiến độ, chất lượng…

- Quản lý rủi ro dự án.
	
	

	4
	Quản lý doanh nghiệp vận tải:

- Chiến lược phát triển doanh nghiệp.

- Tổ chức quản lý doanh nghiệp.

- Năng lực cạnh tranh.

- Quản lý các nguồn lực trong doanh nghiệp (nhân lực, tài sản, vốn…)

- Quản lý sản xuất và tác nghiệp.

- Quản lý rủi ro trong hoạt động SXKD của DN.

- Quản lý tài chính doanh nghiệp.

- Hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.
	
	


16. Khai thác vận tải (62.84.05.01)
